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Bắc Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2010.


Nghị quyết hội đồng quản trị

Công ty cổ phần viglacera tiên sơn phiên họp thường kỳ

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Quý II/2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/ 2010)

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 26 tháng 7 năm 2010 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp thường kỳ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/2010. Tham dự họp có 5/5 thành viên có mặt gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Sinh

Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp

2. Bà Nguyễn Thị Sửu

Uỷ viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Thế Vinh

Uỷ viên HĐQT
4. Ông Quách Hữu Thuận

Uỷ viên HĐQT
5. Ông Ngô Trọng Toán

Uỷ viên HĐQT.
Sau khi nghe ông Nguyễn Thế Vinh-ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 và trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2010, Hội đồng Quản trị thảo luận và nhất trí:

Quyết nghị
1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2010 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC):
	TT
	Nội dung
	§VT
	KH

Quý

II/2010
	KH

6 tháng đầu năm 2010
	TH
Quý II/2010
	LK TH
6 tháng đầu năm 2010
	% TH Qúy

II/KH
	% TH
6 tháng /KH

	1
	Sản lư​ợng sản xuất
	M2
	1.038.000
	1.730.000
	960.394
	1.551.218
	92,5
	89,6

	2
	Sản lượng tiêu thụ
	M2
	1.041.094
	1.536.167
	925.897
	1.689.316
	88,9
	109,9

	3
	Doanh thu tiêu thụ
	Tr.®ång
	108.380
	158.477
	106.269
	186.402
	98
	117,6

	4
	Khấu hao tài sản cố định
	Tr.®ång
	7.083
	14.166
	7.929
	15.699
	111,9
	110,8

	5
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	Tr.®ång
	6.615
	2.647
	4.830
	2.224
	73
	84

	6
	Thu nhập bình quân
	Tr®/ng/th
	4,7
	3,5
	4,6
	4.1
	97,8
	117

	7
	Giá trị thành phẩm tồn kho
	Tr.®ång
	40.372
	40.372
	16.754
	16.754
	41,5
	41,5

	8
	Giá trị vật tư, NVL tồn kho
	Tr.®ång
	23.000
	23.000
	22.839
	22.839
	99,5
	99,5

	9
	Dư nợ phải thu
	Tr. đồng
	33.472
	33.472
	46,3
	46,3
	141
	141


* Ghi chú: Số liệu kế hoạch lấy theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
* Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2010: 
- Doanh thu: Quý II đạt 106,3 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch đề ra; Luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 186,4 tỷ đồng bằng 117,6% kế hoạch đề ra là do Công ty đã chủ động bán mạnh hàng tồn kho (giảm 138 ngàn m2 sản phẩm so với đầu năm), đồng thời điều chỉnh tăng 5% giá bán so với đầu năm.
- Lợi nhuận trước thuế Quý II/2010 đạt 4.830 triệu đồng bằng 73% kế hoạch đề ra; luỹ kế 6 tháng đầu năm là 2,2 tỷ đồng bằng 84% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận chưa đạt kế hoạch là:

+ Sự cố máy ép số 1 và số 4 làm sản lượng sản xuất chỉ đạt 92,5% kế hoạch. Đây là 2 máy ép chủ lực dùng để sản xuất gạch kích thước lớn giá trị cao đang là những sản phẩm thị trường cần lại bị thiếu so với nhu cầu. 
+ Sự cố mất điện: Trong quý 2, tổng thời gian mất điện là 84 giờ dẫn đến tỷ lệ phế phẩm vượt 0,8% so với định mức làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
- Chỉ tiêu khấu hao tài sản cố định:  7,929 tỷ đồng bằng 111,9% kế hoạch đề ra. Luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 15,699 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch đề ra tương ứng số tiền là 1,533 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân: 4,6 triệu đồng/người /tháng bằng 97,8% kế hoạch đề ra; Luỹ kế 6 tháng đầu năm là 4,1 triệu đồng/người/tháng bằng 117% kế hoạch đề ra.
2. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý III/2010:
	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch quý III/2010
	Kế hoạch

năm 2010

	1
	Sản lượng sản xuất
	m2
	995.000
	3.581.000

	2
	Sản lượng tiêu thụ
	M2
	970.000
	3.722.000

	3
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Tr.®ång
	112.800
	427.229

	4
	Khấu hao tài sản cố định
	Tr.®ång
	7.900
	29.092

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.®ång
	7.400
	20.000

	6
	Thu nhập bình quân 
	Tr.®/ng/th¸ng
	4,5
	4,2

	7
	Giá trị thành phẩm tồn kho
	Tr.®ång
	14.600
	20.000

	8
	Giá trị vật tư, NVL tồn kho
	Tr.®ång
	23.000
	23.000

	9
	Dư nợ phải thu
	Tr. đồng
	32.000
	30.000


* Biện pháp thực hiện:


2.1. Về sản xuất:

- Đặc biệt chú trọng công tác bảo dưỡng, chăm sóc thiết bị đảm bảo sẵn sàng cho sản xuất. Khẩn trương khắc phục sự cố máy ép số 1 để đưa vào hoạt động trở lại trong tháng 7. 


- Lập kế hoạch sản xuất theo tháng phù hợp với nhu cầu thị trường;
- Cơ cấu sản xuất: Xác định gạch mài bóng kích thước 600 x 600 là chủ đạo chiếm tỷ trọng 65%  đến 70% sản lượng, trong đó sản phẩm mài nano chiếm 60% sản phẩm mài bóng.
- Sản lượng sản xuất bình quân Quý III phải đạt 332 ngàn m2 sản phẩm/tháng (Chưa bao gồm sản lượng sản xuất thử của Nhà máy Viglacera Thái Bình khoảng 130 ngàn m2 sản phẩm/tháng);

- Chất lượng sản phẩm: Phấn đấu tỷ lệ A1 đạt 90% trở lên, giữ vững mục tiêu chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu;

- Hao hụt công đoạn: Duy trì ở mức dưới 7%, xây dựng định mức khoán chi phí cho Nhà máy tới từng mã sản phẩm để đảm bảo giá thành kế hoạch.

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các mẫu sản phẩm mới để tung ra thị trường vào cuối quý III;


- Giữ mức tồn kho vật tư, nguyên vật liệu ở mức 23 tỷ đồng;


- Duy trì chuyên gia nước ngoài ở các vị trí trọng yếu như: Máy ép; máy mài; chuyên gia công nghệ; QC để nâng cao chất lượng sản phẩm;


- Chấn chỉnh công tác vệ sinh, an toàn lao động trong Nhà máy.


- Giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng giao khoán với bộ phận sản xuất đối với các chỉ tiêu: Sản lượng; chất lượng; chi phí chi tiết cho từng chủng loại, kích thước và có chế độ khen thưởng nếu hoàn thành các chỉ tiêu.


2.2 Về kinh doanh:

- Chuẩn bị kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chi tiết đến từng vùng miền, từng khách hàng nhằm đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất trong kỳ. Lên phương án cụ thể đến từng khách hàng nhằm đảm bảo tiêu thụ hết sản lượng sản xuất trong kỳ và sản lượng sản xuất của Nhà máy Viglacera Thái Bình khi đi vào hoạt động.


- Tiếp tục triển khai mở showroom ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng...; triển khai showroom tại Nhà máy Viglacera Thái Bình để giới thiệu các dòng sản phẩm cao cấp;

- Đẩy mạnh công tác bán hàng vào các công trình, dự án lớn, các khu đô thị mới, các toà nhà cao tầng...;

- Khối kinh doanh cần phối hợp chặt chẽ với các Nhà máy để lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng của các đại lý, các công trình và theo nhu cầu của thị trường; bám sát kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

- Duy trì công tác bán hàng thu tiền ngay để đảm bảo không tăng dư nợ, lên phương án và lộ trình giảm nợ phải thu đến từng vùng miền, chi tiết cho từng khách hàng, đặt mục tiêu giảm nợ phải thu đến 30/9/2010 về mức dưới 32 tỷ đồng;

- Công tác xuất khẩu: Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, định hướng xuất khẩu những dòng sản phẩm cao cấp do Nhà máy Viglacera Thái Bình dự kiến sẽ sản xuất.

- Phối hợp với TCT trong công tác quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm;


- Giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng giao khoán cho Bộ phận kinh doanh tới từng vùng, miền đối với các chỉ tiêu: Doanh thu; giảm nợ phải thu và chế độ khen thưởng nếu hoàn thành kế hoạch được giao.
2.3  Về tài chính:

- Nâng tỷ trọng vốn vay ở những Ngân hàng có lãi suất thấp;

- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu nguồn vốn bằng việc tái thuê tài sản nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty;

- áp dụng triệt để các biện pháp giảm tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; thành phẩm; giảm nợ phải thu, vận hành tối ưu nguồn vốn lưu động nhằm tiết giảm chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Vận hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Quý III không dưới 7,5 tỷ đồng, cả năm không thấp hơn 20 tỷ đồng;

- Giải Ngân dự án Nhà máy Viglacera Thái Bình theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Công thương Khu công nghiệp Tiên Sơn;

- Hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ lên 99 tỷ, đồng thời thực hiện kiểm toán vốn để Báo cáo phát hành tăng vốn điều lệ từ 45 tỷ lên 99 tỷ lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ban hành quy chế quản lý tài chính cho Công ty trong tháng 7.
2.4 Về công tác đầu tư:
- Hoàn thành đầu tư Dự án Nhà máy Viglacera Thái Bình, đưa Nhà máy đi vào chạy thử trong tháng 7/2010 và đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay trong những tháng chạy thử;

- Thực hiện nghiệm thu quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành với các Nhà thầu trong quý 3/2010;

- Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;

- Lập dự án kéo dài lò nung tại Nhà máy Viglacera Tiên Sơn nhằm nâng công suất thêm 800 ngàn m2 sản phẩm/năm;


- Lập Dự án đầu tư mở rộng tại Nhà máy Viglacera Thái Bình nâng công suất từ 1,5 triệu m2 sản phẩm/năm lên 7,5 triệu m2 sản phẩm/năm.
2.5 Công tác tổ chức:


- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của 2 Nhà máy;

- Thực hiện đào tạo tại chỗ đối với cán bộ công nhân viên tại 2 Nhà máy, đặc biệt là Nhà máy Viglacera Thái Bình;


- Giám đốc Công ty xem xét việc phân cấp quản lý cho từng Nhà máy theo các Văn bản cụ thể.
2.6  Công tác khác: 


- Tiếp tục rà soát tài sản công cụ dụng cụ, thiết bị hỏng hóc không thể khắc phục hoặc không còn nhu cầu sử dụng để thanh lý thu hồi vốn đặc biệt là các tài sản tại Nhà máy Viglacera Thái Bình;

- Chấn chỉnh lại công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động, tổ chức đào tạo vận hành thiết bị an toàn cho người lao động;

- Hoàn thiện các bảng biển hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn cho 2 Nhà máy;

- áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động trên cơ sở đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, gắn bó lâu dài với Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày.

Các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua và cùng nhau ký tên:

	Các thành viên: 

Ông Nguyễn Thế Vinh:

Bà Nguyễn Thị Sửu:
Quách Hữu Thuận:

Ông Ngô Trọng Toán:
	Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sinh


Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;

- UBCK; Sở GD CK Hà Nội;

- Tổng Công ty Viglacera;

- Các Phòng ban Công ty;

- Lưu HĐQT, VP.
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